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gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động; 
vi phạm đạo đức kinh doanh, thiếu trách nhiệm với an 
sinh an toàn của cộng đồng dân cư, quyền và lợi ích của 
người lao động không được đảm bảo... (Hương và Thuận, 
2017). Do đó, nghiên cứu đề xuất tìm hiểu mối quan hệ 
này với kỳ vọng TNXHDN, năng lực tâm lý và sự gắn kết 
với tổ chức của người lao động ở các DN thủy sản ĐBSCL 
có mối quan hệ tích cực trực tiếp lẫn gián tiếp. Bên cạnh 
đó, góp phần bổ sung thêm khung lý thuyết về mối quan 
hệ giữa TNXHDN, năng lực tâm lý và sự gắn kết của 
người lao động trong các DN chế biến thủy sản ĐBSCL 
nhằm giúp các DN này tháo gỡ những vướng mắc trong 
quá trình thực hiện TNXHDN đối với người lao động.

GIỚI THIỆU

Hiện nay, một số DN vẫn chưa nhận 
thức đúng đắn và hiểu biết về TNXHDN 
cũng như vai trò của nó đối với việc nâng 
cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển 
bền vững DN. Thậm chí, nhiều DN thủy 
sản có xu hướng né tránh việc thực hiện 
TNXHDN đối với người lao động. Điều 
này dẫn đến những vi phạm về lợi ích 
lương, thưởng, các khoản phúc lợi của 
người lao động; những vi phạm về an toàn 
lao động trong sản xuất, chế biến thủy sản 
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Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp (TNXHDN), năng lực tâm lý, sự gắn kết với tổ chức nhằm xây dựng mô hình 
nghiên cứu của mối quan hệ này. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp 
(DN) thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm kiểm định lại mô hình và giả 
thuyết nghiên cứu, từ đó đề xuất hàm ý quản trị giúp các DN thủy sản ĐBSCL có định hướng 
đúng đắn trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính 
SEM đã được áp dụng trên mẫu gồm 518 người lao động để kiểm định giả thuyết nghiên cứu. 
Kết quả cho thấy, các giả thuyết phù hợp với thực tế và được ủng hộ của người lao động với 
TNXHDN tại các DN thủy sản vùng ĐBSCL.
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Summary
The objective of this paper is to systematize the theoretical basis of corporate social responsibility 
(CSR), psychological capacity, and organizational commitment in order to build a research 
model of the relationship between these variables. On that basis, an empirical study of seafood 
companies in Mekong Delta is carried out to re-test the model and research hypotheses, thereby 
proposing managerial implications to help these enterprises have the right orientation in human 
resource management. The structural equation modeling is used to process a sample set of 518 
employees. Research results show that all proposed hypotheses are consistent with reality and 
are supported by employees with CSR in seafood enterprises in the Mekong Delta.
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và Papadimitriou, 2021; Al-Ghazali và 
cộng sự, 2021). Tuy nhiên, hầu hết các 
nghiên cứu đều bị hạn chế ở chỗ là, có 
xu hướng đánh giá trực tiếp tác động 
của TNXHDN dựa trên nhận thức của 
nhân viên, giả định sai rằng việc họ tiếp 
xúc với TNXHDN sẽ tự động chuyển 
thành kết quả tích cực (Vlachos và cộng 
sự, 2013), không xem xét quá trình mà 
những ảnh hưởng này xảy ra (Farooq 
và cộng sự, 2019). Vì thái độ công việc 
ảnh hưởng đến hành vi công việc, nên 
nghiên cứu đề xuất sự hài lòng công việc 
và năng lực tâm lý sẽ làm trung gian cho 
mối quan hệ giữa TNXHDN và sự gắn 
kết với tổ chức của người lao động. 

Để củng cố mối quan hệ này, Jones 
và cộng sự (2017) chứng minh các hoạt 
động TNXHDN tác động mạnh đến nhân 
viên làm việc trong tổ chức. Các tổ chức 
thực hiện tốt các tiêu chí về TNXHDN sẽ 
tác động tích cực đến thái độ, nâng cao sự 
hài lòng giúp cải thiện năng suất của nhân 
viên. Asrar-ul-Haq và cộng sự (2017) cho 
rằng, nhận thức của nhân viên và phản 
ứng của họ đối với TNXHDN sẽ khác 
nhau; hình ảnh tốt đẹp của lãnh đạo có 
trách nhiệm là tôn trọng quyền của người 
lao động, cung cấp mức lương công bằng 
và an toàn lao động.

Dựa vào những nghiên cứu trước đây 
có liên quan, tác giả tổng hợp, xây dựng 
mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa 
TNXHDN, năng lực tâm lý và sự gắn kết 
của người lao động như Hình.

Các giả thuyết nghiên cứu được thiết 
lập như sau:

(H1+): TNXHDN có quan hệ cùng 
chiều với Năng lực tâm lý người lao động.

(H2+): TNXHDN có quan hệ cùng 
chiều với Sự gắn kết với tổ chức người 
lao động.

(H3+): Năng lực tâm lý có quan hệ 
cùng chiều với Sự gắn kết với tổ chức 
người lao động.

Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được các mục tiêu, tác giả sử 

dụng đồng thời cả 2 phương pháp, cụ thể:
- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: 

dữ liệu thứ cấp được lấy từ các bài viết, 
trang điện tử, Niên giám Thống kê, Hiệp 
hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt 
Nam, Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), các tạp chí và 
các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên 
quan đến các tiêu chí đánh giá TNXHDN. 

- Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: 
thông qua các cuộc khảo sát từ bảng hỏi 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

Cơ sở lý thuyết
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
TNXHDN đối với người lao động là người lao động 

được tạo cơ hội đào tạo tốt, tôn trọng nhân quyền, cân 
bằng giữa công việc và cuộc sống, được đối xử tốt tại nơi 
làm việc vì sức khỏe và hạnh phúc người lao động, điều 
này rất có thể sẽ nâng cao hình ảnh cá nhân họ (Farooq 
và cộng sự, 2019). Trang và cộng sự (2020) cho rằng, 
TNXHDN là các hoạt động của DN nhằm thỏa mãn 
mong đợi của người lao động bao gồm đào tạo và giáo 
dục, sức khỏe và an toàn, quyền con người; sự cân bằng 
giữa công việc và gia đình và sự đa dạng nơi làm việc. 
Lee (2020) đề xuất, TNXHDN đối với người lao động là 
sự ổn định việc làm, môi trường làm việc, phát triển kỹ 
năng, đa dạng lực lượng lao động và cân bằng cuộc sống 
công việc. Tổng hợp các quan niệm về TNXHDN đối 
với người lao động, nghiên cứu này lựa chọn đề xuất của 
Lee (2020) làm nền tảng giải thích khái niệm TNXHDN 
cho mối quan hệ giữa TNXHDN, năng lực tâm lý và sự 
gắn kết với tổ chức của người lao động.

Sự gắn kết của người lao động 
Theo Newstrom và Davies (2002), sự gắn kết của 

người lao động là mức độ mà một người đồng nhất với 
DN và mong muốn tiếp tục làm việc cho DN một cách 
tích cực. Sự gắn kết của người lao động là một trạng 
thái hoàn thành công việc có liên quan đến tình cảm 
của họ, đặc trưng bởi sự mạnh mẽ, cống hiến và hấp 
thụ (Schaufeli và Bakker, 2004). Theo luận giải của 
các nghiên cứu trước, nghiên cứu này cho rằng, sự gắn 
kết của người lao động là trạng thái ràng buộc người lao 
động với tổ chức bởi tình cảm, lợi ích và trách nhiệm.

Năng lực tâm lý
Tâm lý học tích cực một cách tiếp cận mới trong tâm 

lý học, phát triển, tác động đến thái độ, hành vi và hiệu 
suất mong muốn của người lao động. Dựa trên các cấu 
trúc tâm lý học tích cực và nghiên cứu thực nghiệm, 4 
nguồn lực tâm lý đã được xác định để đáp ứng tốt nhất 
các tiêu chí đưa vào lý thuyết hành vi tổ chức tích cực: 
(1) Sự tự tin (hiệu quả của bản thân); (2) Lạc quan (ghi 
nhận tích cực hiện tại và tương lai); (3) Hy vọng (mục 
tiêu và lộ trình); và (4) Thích nghi (khả năng phục hồi). 
Bốn tiêu chí này gọi là năng lực tâm lý (Luthans và 
cộng sự, 2007). Một số nghiên cứu cho rằng, năng lực 
tâm lý tác động đến hiệu suất của các bên có liên quan 
(Luthans và cộng sự, 2007). 

Nghiên cứu này kế thừa 4 thành phần năng lực 
tâm lý của Luthans và cộng sự (2007) làm nền tảng 
giải thích khái niệm TNXHDN cho mối quan hệ giữa 
TNXHDN, năng lực tâm lý và sự gắn kết với tổ chức 
của người lao động.

Mối quan hệ giữa TNXHDN, năng lực tâm lý và sự 
gắn kết của người lao động

Mối quan hệ giữa TNXHDN, năng lực tâm lý và 
gắn kết với tổ chức đã được các nhà nghiên cứu quan 
tâm (Story và Castaheira, 2019; Papacharalampous 
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có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). Độ lớn của hệ số hồi 
quy chưa chuẩn hóa mang dấu dương cho biết, chiều 
tác động giữa các nhân tố đều là thuận chiều. Thứ tự 
độ lớn của hệ số hồi quy chuẩn hóa cho thấy thứ tự tác 
động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc. Cụ thể: 
TNXHDN tác động mạnh nhất đến Năng lực tâm lý 
(trọng số hồi quy chuẩn hóa là 0,552); tiếp đến là Năng 
lực tâm lý tác động đến Sự gắn kết với tổ chức (trọng số 
hồi quy chuẩn hóa là 0,548) và TNXHDN tác động thấp 
nhất đến Sự gắn kết với tổ chức (trọng số hồi quy chuẩn 
hóa là 0,357). Từ các kết quả trên cho thấy rằng, Năng 
lực tâm lý có vai trò trung gian giữa TNXHDN và Sự 
gắn kết với tổ chức. Điều này có nghĩa là, tất cả các giả 
thuyết từ H1 đến H3 có ý nghĩa thống kê, nghĩa là mối 
quan hệ của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đề ra 
đều được chấp nhận. 

đã thiết kế sẵn dưới hình thức là khảo sát 
trực tiếp và gửi qua email tới 600 người 
lao động đang làm việc tại các DN thủy 
sản ĐBSCL có tham gia thực thi các tiêu 
chuẩn của TNXHDN. Số phiếu thu về 
hợp lệ là 518 được đưa vào phân tích dữ 
liệu. Thời gian điều tra được tiến hành 
trong năm 2021.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả kiểm định thang đo
Kết quả Bảng 1 cho thấy, tất cả các 

thang đo của mô hình đều được giữ lại 
cho phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
vì độ tin cậy Cronbach’s Alpha > 0,6; hệ 
số tương quan biến tổng dao động > 0,3.

Kết quả phân tích nhân tố khám phá 
(EFA) cho thấy, Eigenvalue của từng 
thang đo và của tất cả các nhân tố trong 
mô hình đều >1, hệ số KMO > 0,5, 
Bartlett’s test: Sig. = 0,000. Như vậy, có 
12 nhân tố được rút trích ra từ mô hình, đa 
phần hệ số tải nhân tố đều > 0,6 và không 
có sự thay đổi giữa vị trí các biến quan sát, 
nên tên của 12 nhân tố ban đầu được giữ 
nguyên cho các bước kiểm định tiếp theo. 

Sau khi thực hiện phân tích EFA, 
nghiên cứu tiến hành phân tích nhân tố 
khẳng định CFA cho tất cả các thang đo 
(mô hình tới hạn). Kết quả cho thấy, các 
chỉ số Model fit đều đạt yêu cầu CMIN/
df = 1,365 < 3, TLI = 0,964 > 0,9, CFI 
= 0,955 > 0,9, RMSEA = 0,027 < 0,08. 
Riêng chỉ số GFI = 0,877 < 0,9 không 
đáng kể. Như vậy, các biến quan sát 
trong mô hình tới hạn CFA phù hợp với 
dữ liệu nghiên cứu. 

Sau khi kiểm định CFA cho mô hình 
tới hạn, các thang đo trong mô hình lý 
thuyết đã được đánh giá và cho kết quả 
phù hợp. Nội dung này sẽ tiến hành kiểm 
định mô hình lý thuyết và tiến hành kiểm 
định các giả thuyết cho các khái niệm 
bằng phương pháp phân tích mô hình cấu 
trúc tuyến tính (SEM). 

Kết quả phân tích SEM cho thấy, các 
chỉ số Model fit đều đạt yêu cầu CMIN/
df = 1,470 < 3, TLI = 0,958 > 0,9, CFI 
= 0,960 > 0,9, RMSEA = 0,030 < 0,08. 
Riêng chỉ số GFI = 0,881 < 0,9 không 
đáng kể. Như vậy, các biến quan sát 
trong mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 
phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 

Kết quả kiểm định các giả thuyết 
Kết quả hệ số hồi quy các mối quan hệ 

ở Bảng 2 cho thấy, với 3 giả thuyết đưa 
ra kiểm định ban đầu thì 3 giả thuyết đều 

HÌNH: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT

Nguồn: Tác giả đề xuất, 2022

BẢNG 1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC THANG ĐO BẰNG 
CRONBACH’S ALPHA

Thang đo Biến 
quan sát

Hệ số tương quan 
biến tổng bé nhất

Hệ số Cronbach’s Alpha 
nếu loại biến 

TNXHDN
SKAT 5 0,640 0,878 
VLOD 4 0,623 0,842 
DTGD 5 0,635 0,867 
DDLD 5 0,652 0,863 
CBCS 6 0,688 0,889 

GANKET
GKTC 4 0,720 0,885 
GKLI 4 0,672 0,855 
GKTN 5 0,677 0,879 

NANGLUC
NLTT 4 0,697 0,863 
NLHV 4 0,743 0,894
NLLQ 3 0,751 0,874
NLKC 3 0,757 0,880
Tổng 52

BẢNG 2: HỆ SỐ HỒI QUY CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ

Giả 
thuyết Mối quan hệ

Hệ số hồi 
quy chưa 

chuẩn 
hóa

Sai 
lệch 

chuẩn 
S.E.

Giá 
trị tới 
hạn 
C.R.

Mức 
ý 

nghĩa
P

Hệ số 
hồi quy  
chuẩn 

hóa
H1 NANGLUC <--- TNXHDN 0,468 0,061 7,710 *** 0,552
H2 GANKET <--- NANGLUC 0,536 0,072 7,490 *** 0,548
H3 GANKET <--- TNXHDN 0,411 0,079 5,234 *** 0,357

Nguồn: Kết quả khảo sát, 2021
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- Đảm bảo môi trường làm việc an 
toàn và lành mạnh đáp ứng các tiêu 
chuẩn cần thiết, khám sức khỏe định 
kỳ và có phòng y tế trong DN, cung cấp 
các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp về sức 
khỏe và an toàn.

- Đối xử bình đẳng, công bằng và 
tôn trọng với tất cả người lao động 
thông qua những chính sách, những quy 
định của DN về không phân biệt đối xử 
đối với các vấn đề: giới tính, tình trạng 
hôn nhân, vùng miền, trình độ, mối 
quan hệ…

- Đưa ra các hướng dẫn, quy định rõ 
ràng về sự cân bằng giữa công việc và cuộc 
sống, cung cấp cho họ lựa chọn thời gian 
làm việc linh hoạt, cung cấp các chương 
trình hấp dẫn cho người lao động.

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ

Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy, TNXHDN có tác 

động thuận chiều đến Năng lực tâm lý; Năng lực tâm 
lý tác động thuận chiều đến Sự gắn kết với tổ chức; 
TNXHDN tác động có tác động thuận chiều đến Sự 
gắn kết với tổ chức. Năng lực tâm lý có vai trò trung 
gian giữa TNXHDN và Sự gắn kết với tổ chức. 

Hàm ý quản trị
Với kết quả trên, nghiên cứu đề xuất hàm ý cho các 

nhà quản trị DN thủy sản ĐBSCL như sau: 
- Tập trung đào tạo và hỗ trợ người lao động các kỹ 

năng cần thiết cho công việc và phát triền nghề nghiệp, 
sử dụng nhiều hình thức đào tạo và giáo dục người lao 
động; Cam kết hướng tới mục tiêu đảm bảo/ổn định việc 
làm lâu dài trước tiên cho cá nhân người lao động, sau 
đó cho tất cả người lao động đang làm việc tại DN.
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